Chính TẢ – Khối 3
BÀI: Quê hương ruột thịt

I/- MÑ/YC:

· Nghe-Viết-Tr. bày đúng bài QHRT. Biết viết hoa chữ cái đầu câu va tên riêng trong bài.

· Luyện viết tiếng có vần khó(oai\oay), tiếng có thanh dễ lẫn: thanh hỏi, ngã, nặng.

II/- ÑDDH:

· Giấy khổ to or bảng để HS thi tìm tiếng có chức vần oai/oay.

· Bảng lớp viết sẳn câu văn của BT3a hay 3b.

III/- Caùc HÑD – H:
A/- KTBC:

· HS tìm & viết bảng theo 1 trong 2 y/c sau:
+ Từ chứa tiếng bắt đầu = r, = d và = gi (MB).

+ Từ chứa tiếng có vần uôn, uông (MN).

B/- Day bai mới:

1/- GTB:

- GV nêu MĐ, Y/C của tiết học.
2/- HD HS vieát Ctaû:

a/- HD HS chuẩn bị:

· Gv đọc toàn bài (HS theo dõi SGK) – 1, 2 HS đọc lại. 
· HD nội dung bài: Vì sao chị  Sứ rất yêu quê hương mình? (Vì đó là nơi chị được sinh, lớn lên, là nơi có lời hát ru của mẹ chị và của chị…) (GV có thể đổi câu hỏi khác tùy theo thực tế của lớp).

· HD HS n.xét c.tả: Chỉ ra những chữ viết hoa trong bài và cho biết vì sao phải viết hoa các chữ ấy?(Chữ đầu bài, đầu câu và tên riêng nên phải viết hoa: Quê, Chị, Sứ, Chính, Và)

· HS đọc thầm bài chính tả, tập viết các tiếng khó hoặc dễ lẫn (trái sai, da dẽ, ngày xưa, ruột thịt, ngủ).
b/- GV đọc cho HS viết:

· Lưu ý: Cách tr. bày đề bài, ghi đúng dấu chấm lửng, tư thế ngồi viết, cầm bút…

+ GV đọc toàn bài cho HS lắng nghe và do theo.

+ Đọc cho HS nghe – viết theo từng câu ngắn hay cụm từ. (2-3 lần), đọc châm rãi cho HS, đọc nhắc lại 1,2 lần cho HS kịp viết theo tốc độ quy định ở lớp 3.
· Đọc toàn bài lần cuối cho Hs soát lại.

c/ Chấm bài & sữa bài CT:

· HD sữa bài: 

+ GV đọc từng câu, chỉ dẫn cách viết những chữdễ sai chính tả.

+ Đối chiếu bài viết với bài SGK.

· Chấm bài: GV chấm một số bài.

· Nhận xét: ND, chữ viết, cách trình bày…tuyên dương, khen thưởng, tổng kết điểm…

3/- HD HS làm bài tập CT:
a/- BT2: Một Hs đọc Y/C đề bài (tìm 3 tiếng có vần oai, 3 từ có vần oay).
· Thi đua làm theo tổ or nhóm tìm đúng, nhanh, nhiều.

· GV mời HS nhận xét KQ – GV nhấn mạnh 1 lần KQ HS làm bài.
VD: Khoai, khoan khoái, ngoài, ngoại, ngoái, loại, toại nguyện, phá hoại, qảu xoài, thoai thoải, thoải mái…

Xoay, xoáy,ngoáy, ngọ ngoạy, hí hoáy, loay hoay, nhoay nhoáy, khoáy,…

b/- BT3: GV chọn BT 3a or 3b cho HS làm theo caùh sau:
+ Thi đọc theo nhóm (SGK) – Cử người đọc đúng và nhanh nhất đọc với nhóm khác – GV chấm điểm.

+ Thi viết trên bảng lớp (Từng cặp 2 em nhớ và viết lãi, những HS khác làm bài vào vở or bảng). GV – cả lớp nhận xét – GV khen thưởng HS.
- GV kết hợp củng cố cách viết phân biệt l/n; or thanh hỏi, ng, nặng & vần uôi/uôn.

4/- Củng cố – DD:

· N.X tiết học.

· Lưu ý cách tr. bày bài CT, lỗi đã mắc trong bài; KK HS học thuôc câu văn (BT3).

TẬP ĐỌC – Khối 2

BÀI: Sáng kiến của Bé Hà

I/- MÑ/YC:

1/- Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:
· Đọc trơn toàn bài. Biết ngắt nghỉ hơi hợp lý sau các dấu câu, giữa các cụm từ.

· Biết đọc phân biệt lời người kể với lời các N.Vật (Hà, ông, bà).

2/- Rèn kỹ năng đọc – hiểu:

· Hiểu nghĩa của các từ mới và những từ quan trọng: cây sáng kiến, lập đông, chúc thọ.

· Hiểu ND-Ý nghĩa CC: Sáng kiến của bé Hà T/C ngày lễ của ông bà thể hiện lóng kính yêu, sự quan tâm tới ông, ba.

II/- ÑDD-H:

Tranh SGK (có thể phóng to).

III/- Caùc HÑ-DH:

Tiết 1

1/- GTB:

2/- Luyện đọc:

· GV đọc mẫu toàn bài, giọng người kể vui, giọng Hà hồn nhiên, giọng ông, bà phấn khởi.
· GV HD HS luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ:

a/- Đọc từng câu:

HS đọc nối tiếp từng câu. Chú ý từ: ngày lễ, lập đông, rét, sức khỏe…(MB); sáng kiến, suy nghĩ, mãi, điểm mười…(MN).

b/- Đọc từng đoạn trước lớp:
· HS đọc nối tiếp từng đạon trong bài.

· HS đọc chú giải sau bài: cây sáng kiến, lập đông, chúc thọ.

c/- Đọc từng đoạn trong nhóm.
d/- Thi đọc giữa các nhóm.
e/- Cả lớp đọc ĐT(1,2 đoạn).

* GV chú ý sửa chữa cho HS cách phát âm, cách ngắt nghĩ hơi

Tiết 2
3/- HD THB:
CH1: (T/C ngày lễ cho ông bà)Hà giải thích vì sao có ngày lễ của ông bà? (Vì Hà có ngày tết T.Nhi 1 tháng 6. Bố là ngày C.Nhân có ngày lể 1/5. Mẹ có ngày 8/3. Còn ông bà thì chưa có ngày lễ nào cả).

CH2: (Hai bố con….cụ già).

GV mở rộng thêm: Hiện nay trên TG lấy ngày 1/10 làm Ngày QT Người cao tuổi.

CH3: (Bé Hà….ông bà)

Ai đã gỡõ bí giúp Hà? (Bố thì thầm vào tai bé Hà mách nước. Bé hứa sẽ cố gắng làm theo lời khuyên của bố)
CH4: (Hà đã tặng ông bà chùm điểm mười).
GV: Món quà cuả Hà tặng ông bà có thích không? (Chùm điểm mười là món quà mà ông bà thích nhất)

CH5: (Bé hà là một bé ngoan, nhiều sáng kiến và rất kính yêu ông bà).

Vì sao bé Hà nghĩ ra sáng kiến tổ chức “ngày ông bà”? (Vì Hà rất yêu ông bà. Hà rất quan tâm đến ông bà mới phát hiện ra chỉ có người gìa là chưa có ngày lễ, phải tổ chức ngày cho ông bà).

4/- Luyện đọc lại:

2-3 nhóm (4HS/nhóm) phân vai để đọc.

5/- Củng cố, DD:

- GV Y/C HS nêu nội dung, ý nghĩa truyện (HS phát biểu), GV chốt lại: Sáng kiến của bé Hà T/C ngày lễ của ông bà, đem những điểm mười làm quà tặng để tỏ lòng kính yêu, quan tâm tới ông bà. Các em phải học tập bé Hà: quan tâm đến ông bà, biết thể hiện lòng kính yêu ông bà).

- GV N/X tiết học.

- DD HS chuẩn bị bài K/C.
